 Báo cáo kiểm toán Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
I. Phạm vi và giới hạn kiểm toán


1. Phạm vi kiểm toán 

Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2007 và các thời kỳ trước, sau có liên quan tại Vụ Kế hoạch Tài chính, Ban Kế hoạch Tài chính của Tổng cục Dạy nghề, Cục người có công; 14 đơn vị hành chính sự nghiệp; 05 Dự án đầu tư XDCB; Kinh phí uỷ quyền tại 04 tỉnh, thành phố và tại Nhà xuất bản Lao động Xã hội.

2. Giới hạn kiểm toán 

- Chi thường xuyên: Không tiến hành điều tra xác minh tại các cơ quan, tổ chức và các cá nhân có liên quan đến hoạt động thu, chi tài chính của các đơn vị; không thực hiện đối chiếu, xác nhận các khoản nợ phải thu, phải trả và không kiểm kê tài sản, tiền; không kiểm tra số dư đầu kỳ các tài khoản kế toán của các đơn vị được kiểm toán;

- Chi đầu tư xây dựng: Chỉ kiểm toán trên cơ sở hồ sơ pháp lý do các chủ đầu tư cung cấp; không kiểm tra đối chiếu thực tế thi công với hồ sơ quyết toán; không kiểm kê thiết bị, đối chiếu số lượng, xuất xứ, chất lượng thiết bị lắp đặt thực tế cho dự án với hồ sơ quyết toán; không kiểm tra chất lượng thi công; không điều tra, khảo sát giá trên thị trường đối với vật tư, thiết bị đưa vào thi công cho dự án;

- Chi chương trình mục tiêu quốc gia: Chỉ tiến hành kiểm toán tổng hợp công tác lập, phân bổ kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia tại Tổng cục Dạy nghề và Văn phòng Bộ;

- Không kiểm toán các nguồn thu và sử dụng phí, lệ phí xuất khẩu lao động

II. Tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí                                                      

	- Kinh phí ch​ưa QT năm trư​ớc chuyển sang
	416.937.646.582 đồng;

	- Kinh phí thực nhận trong năm
	663.204.407.333 đồng;

	- Tổng kinh phí được sử dụng trong năm
	1.080.142.053.915 đồng;

	- Kinh phí đã sử dung đề nghị quyết toán
	550.212.917.468 đồng;

	- Kinh phí giảm trong năm 
	25.755.900.656 đồng;

	- Kinh phí  chư​a sử dụng chuyển năm sau 
	504.173.235.791 đồng.


III. Đánh giá công tác quản lý ngân sách, tiền và tài sản Nhà nước

1. Về tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo quyết toán ngân sách 

1.1. Chi thường xuyên

Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí năm 2007 của Bộ LĐTB&XH đã tổng hợp đầy đủ từ báo cáo của các đơn vị dự toán trực thuộc sau khi thẩm tra. Tuy nhiên, báo cáo tài chính của các đơn vị còn chưa tổng hợp đầy đủ các khoản thu, chi sự nghiệp; kinh phí viện trợ chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi nhưng đã đề nghị quyết toán; một số nội dung chi chưa đủ thủ tục quyết toán hoặc quyết toán sai niên độ. Nên, báo cáo quyết toán của Bộ phản ánh chưa chính xác tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí, số kinh phí đề nghị quyết toán. Kiểm toán Nhà nước xác định giảm so với số quyết toán của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 4.239,2trđ.

1.2. Hoạt động sự nghiệp có thu

Báo cáo thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh do các đơn vị trực thuộc lập chưa chính xác, thiếu nguồn thu 3.613,8trđ, thiếu các khoản phải nộp ngân sách 814,4trđ. Vì vậy, báo cáo tổng hợp thu chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động kinh doanh do Bộ lập chưa đầy đủ, chính xác.
1.3. Chi đầu tư XDCB

Bộ LĐTB&XH chưa lập báo cáo quyết toán theo niên độ ngân sách của vốn đầu tư được NSNN cấp năm 2007 (do chưa đến thời hạn cuối cùng phải nộp báo cáo là 1/10/2008).
2. Tuân thủ luật, chính sách, chế độ tài chính của Nhà nước

2.1. Công tác lập, phân bổ và giao dự toán

Về cơ bản, công tác lập, phân bổ và giao dự toán đã được thực hiện theo đúng trình tự, qui trình. Tuy nhiên còn tồn tại, hạn chế cần khắc phục:

- Đối với công tác thu: Việc lập và giao dự toán thu sự nghiệp chưa sát với thực tế, chưa bao quát hết khả năng của các nguồn thu. Bộ Tài chính và Bộ LĐTB&XH chưa thực hiện giao dự toán thu, chi từ các nguồn thu sự nghiệp khác, từ chênh lệch thu, chi của hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ bổ sung kinh phí hoạt động.

- Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản: Việc thông báo kế hoạch vốn cho các dự án chậm (Bộ có phương án phân bổ vốn trước 31/12/2006 phải chờ ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính mới thông báo vốn được cho các dự án), một số dự án còn bố trí vốn vượt quá thời gian qui định (5 dự án nhóm B bố trí vốn quá 4 năm). Bố trí vốn không phù hợp với tiến độ thực hiện, điều chỉnh không sát với thực tế nên có 3/5 dự án được kiểm toán không đủ khối lượng hoàn thành để giải ngân, bị huỷ kế hoạch vốn 2.843,6trđ. 

- Đối với chi thường xuyên: Một số đơn vị lập dự toán còn mang tính hình thức và thiếu thuyết minh cơ sở tính toán chi tiết. Việc giao dự toán của Bộ LĐTB&XH cho các đơn vị còn chậm và không giao hết kinh phí ngay từ đầu năm (giữ lại dự phòng 8.028trđ). Đồng thời việc giao, điều chỉnh dự toán cũng chưa sát với khả năng thực hiện nên kết thúc niên độ ngân sách phải huỷ bỏ dự toán 8.146,0trđ và xin chuyển kinh phí sang năm sau 6.740,2trđ. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia việc giao dự toán kinh phí sửa chữa, mua sắm trang thiết bị (vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư của các chương trình) cho các dự án khi chưa có quyết định đầu tư và thiết kế dự toán từ 1/10 năm trước.
- Đối với chi trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng: Do chưa dự báo chính xác số đối tượng nên lập và giao dự toán chưa sát, cuối năm còn dư dự toán 206.000trđ và tồn kinh phí hết nhiệm vụ chi tại các sở 136.060,6trđ. Năm 2007, Bộ Tài chính không giao dự toán nhưng vẫn cấp phát kinh phí để thực hiện chi trả một lần cho đối tượng B,C,K và đối tượng thuộc quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ số tiền 104.015,9trđ; Bộ LĐTB&XH không giao hết dự toán ngay từ đầu năm (giữ lại để giao sau 95.643trđ) và một số nội dung chi khi phân bổ chưa có đầy đủ cơ sở tính toán, nhất là công tác nghĩa trang và mộ liệt sỹ.
2.2. Chấp hành ngân sách

2.2.1. Về chi đầu tư xây dựng cơ bản

Về cơ bản, việc quản lý điều hành chi đầu tư xây dựng đã được Bộ quan tâm đúng mức, bám sát chế độ qui định. Tuy nhiên, cần khắc phục một số hạn chế:

- Còn một số dự án khởi công và hoàn thành chưa bám sát kế hoạch 5 năm; Chất lượng lập, thẩm định, phê duyệt dự án còn hạn chế. Trong 34 dự án được bố trí vốn thực hiện đầu tư năm 2007 có 11 dự án phải điều chỉnh tổng mức đầu tư hoặc cơ cấu vốn. Cả 5 dự án được kiểm toán chi tiết đều chưa xác định chính xác nhu cầu đầu tư, nội dung đầu tư dẫn đến quá trình thực hiện phải phê duyệt điều chỉnh, có dự án cắt giảm một số nội dung đầu tư làm lãng phí chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chi phí thiết kế. Có dự án cắt giảm một số nội dung đầu tư chính làm ảnh hưởng đến mục tiêu và qui mô đầu tư được duyệt ban đầu (dự án Trường Kỹ nghệ II; dự án Trung tâm kỹ thuật chỉnh hình; dự án Nhà Xuất bản Lao động). 

- Việc thực hiện đầu tư xây dựng các Trung tâm điều dưỡng cho người có công các khu vực còn bất cập dẫn tới 1 mục tiêu nhưng 2 quyết định đầu tư; 1 dự án nhưng có 2 kế hoạch đấu thầu và 2 cấp phê duyệt kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu; 1 dự án nhưng được đầu tư kinh phí từ 2 cấp ngân sách dẫn đến chồng chéo trong quản lý và quyết toán vốn đầu tư. 

-  Công tác khảo sát địa chất, công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán còn hạn chế nên kết quả khảo sát địa chất của 3/5 dự án được kiểm toán không bảo đảm làm cơ sở cho việc thiết kế, thi công. Nhiều dự án phải phê duyệt lại thiết kế kỹ thuật thi công và tổng dự toán trong quá trình thực hiện đầu tư (trong 34 dự án được bố trí vốn thực hiện đầu tư năm 2007 có 11 dự án phải phê duyệt bổ sung thiết kế, điều chỉnh dự toán hoặc cơ cấu vốn và cả 5 dự án được kiểm toán đều phải thay đổi, bổ sung thiết kế trong quá trình thực hiện để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong khâu lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế, dự toán) có gói thầu giá trị tăng, giảm do thay đổi, bổ sung thiết kế bằng 34,39% giá trị trúng thầu. Chất lượng thiết kế, dự toán do cơ quan tư vấn lập của cả 5 dự án được kiểm toán đều rất thấp, thừa thiếu nhiều nội dung công việc, thiếu các chi tiết trong bản vẽ thiết kế, mâu thuẫn giữa bản vẽ kết cấu và bản vẽ kiến trúc... Việc thẩm tra, phê duyệt thiết kế, dự toán cũng còn tồn tại. Đáng lưu ý, gói thầu xây lắp nhà 7 tầng dự án Cơ sở 168 Hai Bà Trưng - Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định, phê duyệt dự toán không chính xác nên phải thay đổi tiên lượng mời thầu, thay đổi giá gói thầu sau khi đã gửi hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu. Việc lập, phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán của 2/5 dự án không kịp thời (điều chỉnh khi dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng hoặc các gói thầu xây lắp đã thi công xong).
- Việc tổ chức đấu thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu còn một số tồn tại, như: Khi lập hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm và lắp đặt điều hoà của dự án Cơ sở 168 Hai Bà Trưng - Thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư đã tự ý thay đổi công suất điều hoà so với thiết kế được duyệt đồng thời khi dự thầu nhà thầu trúng thầu cũng thay đổi công suất điều hoà so với hồ sơ mời thầu nhưng vẫn được phê duyệt trúng thầu. Dự án Trường Kỹ nghệ II, chưa lập kế hoạch đấu thầu cho toàn bộ dự án.

- Chủ đầu tư của dự án Trung tâm Kỹ thuật chỉnh hình thay đổi một số công việc khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của đơn vị tư vấn thiết kế; Hạng mục nhà 7 tầng dự án Cơ sở 168 – Hai Bà Trưng – Thành phố Hồ Chí Minh dịch chuyển 1 số cột, kéo dài khẩu độ của dầm nhưng chủ đầu tư chưa kiểm tra, tính toán, thẩm định lại các nội dung thay đổi. Đồng thời việc ép cọc thí nghiệm của dự án Trường Kỹ nghệ II chưa tuân thủ đúng quy định trong Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam; công tác kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng của dự án Trung tâm điều dưỡng người có công Kim Bôi cũng còn tồn tại chưa phù hợp với qui định.
- Việc quản lý thi công chưa tốt cộng với việc chậm trễ của các nhà thầu nên tiến độ thực hiện các dự án chậm so với thời gian được duyệt, làm giảm hiệu quả sử dụng kinh phí ngân sách do vốn đầu tư chậm phát huy tác dụng đồng thời làm tăng chi phí đầu tư do phải bù nhân công và giá thép (3/5 dự án được kiểm toán, kết thúc dự án chậm so với thời gian được phê duyệt). Có 2/5 dự án được kiểm toán chưa theo dõi, thu hồi các sản phẩm, vật tư của phần phá dỡ. 
- Công tác nghiệm thu thanh quyết toán của các chủ đầu tư còn sai sót, nghiệm thu thanh toán một số khối lượng tăng so với thực tế hồ sơ hoàn công. Có dự án việc nghiệm thu còn mang tính hình thức nên ghi chép Nhật ký công trình không khớp đúng với các Biên bản nghiệm thu (dự án Trường Kỹ nghệ II). Bản vẽ hoàn công không thể hiện đầy đủ những thay đổi, bổ sung trong quá trình thi công diễn ra phổ biến ở cả 5 dự án được kiểm toán. Quyết toán vốn (hầu hết đã được kiểm toán độc lập kiểm toán) chưa thể hiện đúng chi phí đầu tư, còn một số nội dung công việc quyết toán sai khối lượng, áp sai định mức, đơn giá hoặc đưa vào chi phí khác các khoản chi không đúng chế độ. Đáng chú ý, các gói thầu được bù giá thép đều đưa lãi định mức của giá trị bù giá thép vào quyết toán; Việc lập, thẩm định, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành rất chậm.

2.2.2 Chi thường xuyên

a. Đối với kinh phí ngân sách cấp 

Về cơ bản, các đơn vị đã quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách cấp theo chế độ để thực hiện nhiệm vụ được giao, tuy nhiên đối với từng loại khoản kinh phí đều tồn tại một số khoản chi chưa đúng chế độ, sai niên độ, chưa đủ thủ tục quyết toán. Đồng thời một số đơn vị trích thiếu quĩ học bổng, Trung tâm phục hồi Chức năng Thuỵ An còn chi trả trợ cấp cho đối tượng tàn tật chưa kịp thời; đối với kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ: Tiến độ thực hiện nhiều đề tài chậm so với đề cương được duyệt. Có đơn vị công tác nghiệm thu đề tài còn mang tính hình thức để quyết toán kinh phí (Viện Khoa học Lao động Xã hội quyết toán trước khi được hội đồng đánh giá, nghiệm thu). Việc tiếp nhận bàn giao kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học từ Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em số tiền 308,6trđ của 6 đề tài còn thiếu các tài liệu liên quan đến tiến độ thực hiện, tình hình tạm ứng và thanh quyết toán của các đề tài; thực hiện xây dựng chương trình khung cho 42 nghề còn chậm dẫn đến thiếu giáo trình thống nhất, chuẩn hoá phục vụ công tác đào tạo, dạy nghề dài hạn; công tác tuyển sinh một số trường không đạt chỉ tiêu được giao.

 b. Đối với kinh phí viện trợ

Tình hình quyết toán kinh phí còn chậm, số kinh phí đề nghị quyết toán chỉ bằng 30,49% tổng kinh phí được sử dụng trong năm 2007; việc làm thủ tục xác nhận viện trợ, ghi thu, ghi chi các khoản viện trợ chưa kịp thời. Theo báo cáo của Bộ, số đã được xác nhận viện trợ nhưng chưa được ghi thu, ghi chi là 28.277,1trđ. 

c. Kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia

Triển khai thực hiện nhiệm vụ tại một số đơn vị còn chậm, có đơn vị tự điều chỉnh kinh phí giữa các mục tiêu (dự án Tăng cường năng lực dạy nghề của Tổng cục Dạy nghề tự điều chỉnh kinh phí giữa các mục tiêu 2.643,2trđ. Chương trình đào tạo dạy nghề chưa có chỉ đạo thống nhất giữa các địa phương (chương trình, nội dung đào tạo do từng Sở LĐTB&XH phê duyệt). Văn phòng Bộ còn đưa vào quyết toán khoản chi chưa đúng niên độ ngân sách số tiền 571,09trđ.

2.2.3. Tình hình quản lý tài sản, nợ phải thu, phải trả

- Hầu hết các đơn vị được kiểm toán khi kết thúc niên độ kế toán chưa tiến hành kiểm kê tài sản công cụ, vật tư hàng hoá tồn kho theo quy định hoặc có kiểm kê nhưng mang tính hình thức (không đối chiếu giữa số liệu kiểm kê thực tế và sổ kế toán); Việc theo dõi tài sản của một số đơn vị chưa chặt chẽ, có đơn vị còn sử dụng tài sản không đúng mục đích; có đơn vị không phản ánh đầy đủ tài sản vào sổ kế toán, báo cáo quyết toán; có đơn vị hạch toán giảm tài sản cả những tài sản chưa thanh lý. Đáng lưu ý, việc quản lý một số tài sản tiếp nhận bàn giao từ Uỷ ban Dân số Gia đình và Trẻ em chưa chặt chẽ đúng qui định.
 - Còn có đơn vị khi kết thúc niên độ kế toán chưa rà soát, đối chiếu, xác nhận nợ phải thu, phải trả đầy đủ, kịp thời. Một số đơn vị để dư nợ phải thu, phải trả, tạm ứng cuối năm lớn; một số đơn vị để nợ phải thu dây dưa qua nhiều năm chưa thu hồi dứt điểm.

2.2.4. Về kinh phí chi trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng 

- Còn tình trạng giải quyết và chi trả chế độ không kịp thời cho đối tượng chính sách; bỏ sót chế độ, trùng chi, trùng cấp, trùng lĩnh và chi sai chế độ tại một số Sở. Công tác quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng nghĩa trang của 4 Sở LĐTB&XH được kiểm toán còn chưa đầy đủ hồ sơ hoàn công, có trường hợp còn quyết toán cả chi phí chưa phát sinh 7,4trđ (Nghệ An). Nhiều Sở LĐTB&XH chi thù lao cho cán bộ xã, phường đạt tỷ lệ thấp (có 26/64 Sở LĐTB&XH chi thấp hơn tỷ lệ qui định). Tỷ lệ quản lý phí hiện nay chưa đồng nhất cho các khoản chi trả mặc dù việc chi trả do cùng một tổ chức, bộ máy thực hiện. Tại nhiều Sở LĐTB&XH có các khoản nợ chưa xử lý dứt điểm (số nợ chưa xử lý đến 31/12/2007 là 21.204,8trđ). Đáng lưu ý, tại Sở LĐTB&XH tỉnh Nghệ An chi hỗ trợ thêm chế độ điều trị 02 năm cho thương binh nặng về ổn định đời sống tại gia đình sau khi ra quân (mức qui định 60trđ/1 thương binh, đơn vị chi 70trđ/1thương binh), trong khi chưa có văn bản đồng ý của Bộ LĐTB &XH và Bộ Tài chính số tiền 760trđ (đơn vị thực hiện theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An);

 - Địa phương (Sở LĐTB&XH) không lập dự toán, Bộ LĐTB&XH không tổng hợp dự toán và Bộ Tài chính cũng không giao dự toán cho các đối tượng B,C,K và đối tượng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ nhưng vẫn cấp phát kinh phí và quyết toán chung trong kinh phí chi trợ cấp cho các đối tượng chính sách. Thực trạng này đã diễn ra nhiều năm và làm cho công tác hướng dẫn, chỉ đạo quyết toán của Bộ đối với các Sở LĐTB&XH luôn bị động. 

2.2.5. Về hoạt động sự nghiệp có thu 

 Về cơ bản, việc quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí (trừ phí, lệ phí thuộc lĩnh vực xuất khẩu lao động không kiểm toán) đã được thực hiện theo qui định. Tuy nhiên, một số đơn vị không thực hiện nộp đầy đủ, kịp thời học phí vào Kho bạc Nhà nước; tỷ lệ chi tăng cường cơ sở vật chất trong tổng thu học phí tại một số trường còn thấp; có đơn vị còn thu lệ phí tuyển sinh vượt mức qui định; việc ghi thu, ghi chi các khoản phí, lệ phí chưa kịp thời. Đáng chú ý, ngoài khoản thu học phí, lệ phí tuyển sinh, các trường còn thu thêm của học sinh một số khoản thu chưa có qui định của Nhà nước hoặc thu các khoản thu hộ, chi hộ học sinh vượt nhu cầu chi số tiền  828,2trđ đồng thời các đơn vị chưa kê khai đầy đủ các khoản thuế phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 814,4trđ;
2.2.6. Việc thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương 

Qua kiểm toán tổng hợp tại Bộ và các đơn vị cho thấy nếu sử dụng 10% số tiết kiệm chi thường xuyên, 35% - 40% số thực tế thu được để lại theo chế độ để tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương thì một số đơn vị sự nghiệp có thu không những đủ nguồn mà còn dư nguồn chuyển sang năm 2008 tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương. Tuy nhiên, khi lập nhu cầu kinh phí Bộ LĐTB&XH và 08 đơn vị trực thuộc đã xác định không chính xác nguồn thu nên báo cáo thiếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương và được Bộ Tài chính thẩm định, cấp phát bổ sung không đúng qui định số tiền 1.436,2trđ. 

2.2.7. Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính

Việc giao tự chủ tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ còn chậm và chưa cân đối đủ số thu sự nghiệp (dự toán thấp hơn thực tế thu) khi lập phương án giao tự chủ. Các đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để kiểm soát thu, chi, tuy nhiên quy chế chi tiêu nội bộ của một số đơn vị còn chưa bao quát hết nguồn thu và nội dung chi.
2.2.8. Về hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ 

    Qua kiểm toán Nhà Xuất bản Lao động, cho thấy về cơ bản đơn vị đã chấp hành theo chế độ chính sách để quản lý, tiền và tài sản nhà nước. Tuy nhiên còn phản ánh thiếu doanh thu tiền bán xe ô tô, đưa vào chi phí tính thuế một số khoản chi không đúng qui định, kê khai sai thuế suất thuế GTGT đồng thời còn đi vay ngắn hạn để đầu tư dài hạn (mua xe ô tô 4 chỗ) làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh.

2.3. Kế toán và quyết toán ngân sách

Một số đơn vị còn đưa vào quyết toán các khoản chi chứng từ không hợp lệ. Còn có hiện tượng hạch toán sai tài khoản, mở thiếu sổ kế toán, hạch toán thiếu các khoản thuế phải nộp. Một số đơn vị dự toán thuộc Bộ xử lý các khoản tạm ứng, tồn quĩ, số dư dự toán chậm và không đúng chế độ.

3. Đánh giá tính kinh tế, tính hiệu lực và hiệu quả của việc quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước

Về cơ bản, công tác quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước tại Bộ LĐTB&XH và các đơn vị trực thuộc đã sử dụng đúng mục đích, theo dự toán được giao và tuân thủ các chế độ của Nhà nước. Tuy nhiên, công tác điều hành cũng như quá trình quản lý và sử dụng kinh phí NSNN còn một số hạn chế, nên cuối năm phải huỷ dự toán của kinh phí thường xuyên, chương trình mục tiêu quốc gia 10.841,6trđ và để dư kinh phí hết nhiệm vụ chi của kinh phí trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng 342.060,6trđ làm giảm hiệu quả sử dụng kinh phí ngân sách. Việc quản lý tài sản, nợ phải thu, phải trả chưa chặt chẽ, có tài sản chậm đưa vào khai thác sử dụng và công nợ còn chưa xử lý dứt điểm nên phần nào đó cũng làm giảm hiệu quả của các nguồn lực tài chính. 
IV. Kiến nghị

1. Đối với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

1.1. Chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán và Vụ Kế hoạch - Tài chính điều chỉnh sổ kế toán, Báo cáo quyết toán, Báo cáo tài chính và thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.
1.2. Kiến nghị xử lý tài chính 

1.2.1.Nộp vào NSNN các khoản do Kiểm toán Nhà nước xác định tăng thêm là 4.914.244.665đ, cụ thể:

- Tại các đơn vị dự toán: 2.404.804.875đ;

- Kinh phí chi trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng: 557.566.284đ;

- Tại các dự án đầu tư : 1.951.873.506đ;
1.2.2. Giảm dự toán và cấp phát 343.747.883.507đ, gồm:

- Giảm dự toán kinh phí cải cách lương cấp vượt nhu cầu 1.436.174.210đ;

- Giảm trừ dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 228.187.497đ;
- Giảm cấp phát chi đầu tư: 22.868.870đ;
- Giảm trừ dự toán kinh phí chi trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng 342.060.652.930đ.
1.2.3. Loại khỏi quyết toán năm 2007 số tiền 4.004.594.255 (gồm: chuyển quyết toán năm sau 3.314.682.568đ; giảm chi khác 689.911.687đ).

1.2.4. Rà soát lại các khoản viện trợ để làm thủ tục xác nhận viện trợ, ghi thu, ghi chi đầy đủ kịp thời qua ngân sách nhà nước. Báo cáo Bộ Tài chính để ghi thu, ghi chi số viện trợ, nguồn thu học phí, viện phí số tiền 81.725.177.229đ (học phí, viện phí 53.448.095.026đ; các khoản viện trợ đã có xác nhận nhưng chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi 28.277.082.203đ).
1.2.5. Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước các năm trước, cụ thể: Xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ cơ chế sử dụng số phí, lệ phí Cục Quản lý lao động ngoài nước tự quyết định thu, chi 30.823.340.671đ. Chỉ đạo Tổng cục Dạy nghề thực hiện hoàn trả nguồn kinh phí của dự án" Tăng cường năng lực đào tạo nghề" số tiền 853.607.128đ của các khoản chi không đúng đối tượng, nội dung, mục tiêu.

1.2.6. Báo cáo Bộ Tài chính để quyết toán việc quản lý, sử dụng tiền lãi Quỹ cho vay giải quyết việc làm dùng chi đoàn ra, công tác tuyên truyền, mua sắm ... 2.039.562.632đ, trong đó làm rõ nhu cầu và nhiệm vụ chi của khoản chi này theo quy định hiện hành.

1.2.7. Báo cáo Bộ Tài chính về việc Sở LĐTB&XH Nghệ An chi hỗ trợ vượt chế độ cho thương binh về gia đình ổn định cuộc sống 760.000.000đ. Nếu Bộ Tài chính không đồng ý thì phải nộp ngân sách.

1.2.8. Chỉ đạo Tổng cục Dạy nghề và các bộ phận chức năng rà soát, làm rõ nguyên nhân để xử lý dứt điểm chênh lệch của kinh phí chưa quyết toán năm 2006 chuyển 2007 số tiền 2.595.625.223đ.
1.3. Kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính kế toán

1.3.1.Khắc phục việc giao dự toán chậm, bổ sung điều chỉnh nhiều lần, giữ lại kinh phí không giao hết cho các đơn vị ngay từ đầu năm. Giao dự toán phải bám sát nhiệm vụ chi, phù hợp với khả năng thực hiện của đơn vị để hạn chế tình trạng huỷ dự toán hoặc phải nộp trả kinh phí; lập và giao dự toán thu phải bao quát đầy đủ các nguồn thu và sát với khả năng thực tế thu; 

1.3.2. Nâng cao chất lượng công tác dự báo và quản lý, theo dõi đối tượng được hưởng chính sách để bố trí dự toán NSNN phù hợp với nhu cầu chi đồng thời rà soát lại các chế độ trợ cấp với đối tượng được hưởng nhằm đảm bảo chính sách cho đối tượng người có công với cách mạng được thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng;  

1.3.3. Chỉ đạo các đơn vị sử dụng ngân sách chấp hành nghiêm túc các chế độ chính sách tài chính, kế toán; chấm dứt việc sử dụng kinh phí không đúng chế độ, chi sai mục đích, hạch toán sai tài khoản; chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp có thu tạo đủ nguồn để cải cách tiền lương từ các nguồn thu được để lại chi;
1.3.4. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng nguồn thu học phí, lệ phí và nguồn thu khác; chấm dứt việc để toạ chi không nộp Kho Bạc Nhà nước; chấm dứt việc thu thêm của học sinh các khoản không có qui định của nhà nước; kê khai, nộp đầy đủ kịp thời các khoản thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước;

1.3.5. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước theo đúng qui định; rà soát lại các tài sản đã bàn giao chưa đủ hồ sơ pháp lý hoặc chưa phản ánh vào sổ kế toán và báo cáo quyết toán, tài sản sử dụng không đúng quy định và có biện pháp kiên quyết xử lý; thu hồi các khoản nợ dây dưa tại một số đơn vị như đã nêu trên. Đồng thời chỉ đạo Trường Đại học Lao động Xã hội xử lý chênh lệch giữa biên bản bàn giao tài sản nguồn viện trợ và sổ tài sản số tiền 2.927.189.883đ; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định phản ảnh, ghi sổ kế toán quyền sử dụng 20.715m2 đất; Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật Công nghệ hạch toán ghi sổ xe ô tô Toyota 4 chỗ.

1.3.6. Xem xét nhu cầu sử dụng của Viện Khoa học Lao động xã hội, nếu đơn vị không có nhu cầu sử dụng phải thu hồi, điều chuyển cho đơn vị khác thang máy OTIS 200VF nguyên giá 552.340.609đ (đơn vị nhận của Cục Lao động Ngoài nước nhưng chưa sử dụng, chưa ghi tăng tài sản). Đồng thời chỉ đạo Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý dứt điểm quyền sở hữu 3.000m2 đất cho 10 hộ gia đình cán bộ công nhân viên chức sử dụng từ trước năm 1993 làm nhà riêng.

1.3.7. Đối với chương trình mục tiêu Quốc gia hạn chế tình trạng thay đổi mục tiêu và nội dung kế hoạch của dự án nhằm bảo đảm việc sử dụng kinh phí đúng mục tiêu, đối tượng và có hiệu quả;

1.3.8. Chỉ đạo các Sở LĐTB&XH rà soát và xử lý dứt điểm các khoản nợ phải thu, phải trả chưa xử lý thời điểm 31/12/2007 số tiền 21.204.846.910đ. 

1.3.9. Đối với chi đầu tư xây dựng

- Rút kinh nghiệm trong công tác thẩm định và phê duyệt dự án nhằm khắc phục tình trạng phải điều chỉnh dự án trong quá trình thực hiện. Thời gian bố trí vốn cho dự án phải phù hợp theo qui định (nhóm C không quá 2 năm, nhóm B không quá 4 năm) và sát với tiến độ thực hiện của dự án; việc phê duyệt điều chỉnh tổng dự toán, tổng mức đầu tư phải kịp thời phục vụ việc thi công, thanh quyết toán. Có giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án đã hoàn thành;  

- Chấn chỉnh công tác nghiệm thu, hoàn công để thể hiện đúng thực tế thi công. Chỉ đạo Trung tâm Kỹ thuật chỉnh hình, Nhà xuất bản Lao động rà soát các sản phẩm, vật tư thu hồi của phần phá dỡ để xử lý theo qui định đồng thời chỉ đạo Văn phòng Bộ kiểm tra, xem xét lại khả năng chịu lực của đài, cọc và các dầm bị thay đổi, nếu cần thiết thì có biện pháp khắc phục để bảo đảm an toàn cho công trình;

- Điều chỉnh cơ chế phối hợp đầu tư giữa Bộ và các tỉnh, thành phố đối với các công trình xây dựng các Trung tâm Điều dưỡng cho người có công, theo hướng giao nhiệm vụ cho 1 cấp ngân sách thực hiện để tránh chồng chéo trong quản lý đầu tư.

1.4. Xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến việc:

- Tự ý thay đổi mục tiêu chương trình mục tiêu quốc gia khi chưa xin ý kiến cấp có thẩm quyền.

- Việc không thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về việc hoàn trả nguồn kinh phí của dự án" Tăng cường năng lực đào tạo nghề" số tiền 853.607.128đ của Tổng Cục dạy nghề.

- Viện Khoa học Lao động và Xã hội sử dụng 10%-21% trên doanh thu của các hợp đồng nghiên cứu khoa học ký với các đơn vị bên ngoài để lập quỹ phát triển khoa học, quỹ công đoàn... trước khi xác định chênh lệch thu chi và mở sổ riêng để theo dõi, không phản ánh vào báo cáo tài chính.
2. Đối với UBND tỉnh Nghệ An

Chấm dứt việc quyết định chi hỗ trợ cho thương binh vượt qui định từ nguồn kinh uỷ quyền của NSTW.


3. Đối với Bộ Tài chính

3.1. Thực hiện ghi thu, ghi chi các nguồn thu học phí, viện phí, các khoản viện trợ theo quy định số tiền 81.725.177.229đ (thu học phí, viện phí 53.448.095.026đ; các khoản viện trợ đã có xác nhận nhưng chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi 28.277.082.203đ).
3.2. Giảm dự toán và cấp phát 343.747.883.507đ, gồm:

- Giảm dự toán kinh phí cải cách lương cấp vượt nhu cầu 1.436.174.210đ;

- Giảm trừ dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 228.187.497đ;
- Giảm cấp phát chi đầu tư: 22.868.870đ;
- Giảm trừ dự toán kinh phí chi trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng 342.060.652.930đ.

3.3. Thực hiện giao dự toán kinh phí chi trợ cấp cho các đối tượng B,C,K và đối tượng theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở cấp phát và quyết toán kinh phí.


3.4. Đề nghị Bộ Tài chính kiểm tra và cho ý kiến về việc Sở LĐTB&XH Nghệ An chi hỗ trợ vượt chế độ cho thương binh về gia đình ổn định cuộc sống 760.000.000đ.
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